	Giáo án Ngữ Văn lớp 9



Tuần 5 – Bài 5
Ngày soạn: 21/ 9/ 2014
Ngày giảng :…/9/2014
                                                                                                             TiÕt: 21       				Đọc thêm: VĂN BẢN
CHUYỆN CŨ TRONG PHỦ CHÚA TRỊNH
                                                                            ( Phạm Đình Hổ )

A- Mục tiêu:
   1. Kiến thức: Qua giờ, cho học sinh thấy được sơ giản về thể văn tùy bút thời trung đại. Cuộc sống xa hoa của vua chúa, sự nhũng nhiễu của quan lại thời Lê - Trịnh. Giá trị nghệ thuật của một văn bản viết theo thể loại tùy bút thời trung đại ở Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh.
   2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng đọc và phân tích văn bản tùy bút thời trung đại. Tự tìm hiểu một số địa danh, chức sắc, nghi lễ thời Lê – Trịnh.
   - KNS: Hợp tác, giao tiếp, tư duy sáng tạo .....
   3. Thái độ: Giáo dục học sinh có thái độ đúng trước lối sống xa hoa lãng phí của vua chúa thời xưa.
B- Chuẩn bị:
- GV: Đọc kĩ SGK, SGV, chuẩn bị bảng phụ.
          Tìm đọc cả tác phẩm “ Vũ trung tùy bút” và “ Hoàng Lê… chí”.
- HS: Đọc kĩ SGK, soạn bài, chuẩn bị bảng phụ.
         Sưu tầm, đọc tác phẩm “ Vũ trung tùy bút”.
C- Phương pháp
      - Sử dụng phương pháp nêu vấn đề, thuyết trình, phân tích, giảng bình.
      - Thảo luận nhóm, tích hợp.
D- Tiến trình giờ dạy:
    I- Ổn định tổ chức: (1 phút)
II- Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
?) Phân tích giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo thể hiện qua tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương”
- Giá trị nhân đạo: Ca ngợi người phụ nữ nết na, hiền thục song cuộc đời phảI chịu nhiều oan nghiệt.
- Giá trị hiện thực:
   + Phê phán thói ghen tuông mù quáng, gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền của người đàn ông trong xã hội phong kiến.
   + Tố cáo chiến tranh phi nghĩa đã gây nên cảnh gia đình tan nát.
    III-Bài mới:
    * Giới thiệu bài: (1 phút)
      “Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh” ghi chép về cuộc sống và sinh hoạt ở phủ chúa thời Trịnh Sâm (1742- 1782), một vị chúa nổi tiếng thông minh, quyết đoán và kiêu căng xa xỉ. Càng về cuối đời càng bỏ bê triều chính, đắm chìm trong xa hoa hưởng lạc cùng nguyên phi Đặng Thị Huệ. Văn bản trong bài học hôm nay sẽ phần nào thể hiện được sự xa hoa đó.
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1 (5’)
* Phương pháp vấn đáp tái hiện, kt động não.
?) Nêu những hiểu biết của em về tác giả?
- Gv giới thiệu thêm 1 số giai thoại hoặc thơ Hồ Xuân Hương vịnh về Chiêu Hổ



?)Trình bày hiểu biết của em về tác phẩm?
- Văn bản tuỳ bút cổ gần với kiểu văn bản tự sự.
?) Tuỳ bút cổ là thể văn ghi chép những sự việc con người có thật trọng hiện thực cuộc sống. Khi ghi chép những sự việc xẩy ra trong phủ tác giả kể theo ngôi nào? Tác dụng của ngôi kể đó?
- Ngôi thứ 3
- Đảm bảo tính khách quan

Hoạt động 2 (5’)
*Phương pháp đọc, bình, trình bày, giải  thích, kt động não.
GV : Hướng dẫn cách đọc: Giọng đọc bình thản, chÉm rãi, hơi buồn hàm ý phê phán kín đáo.


- 2 Hs đọc Hs nhận xét  GV nhận xét bổ sung, sửa chữa.
- 2 HS kể tóm tắt truyện, y/c tóm tắt ngắn gọn, đảm bảo những tình tiết, SV, NV chính của truyện.
* Lưu ý chú thích 3,13,14 ( sgk)
? ) Em cho biết thể loại của VB này là gì?
- HS nêu ý kiến, GV bổ sung và nhấn mạnh thêm về thể loại tùy bút: Một loại bút kí, thuộc thể loại tự sự nhưng cốt truyện đơn giản, kết cấu tự do, tả người, kể việc và trình bày cảm xúc, ấn tượng của người viết (Tùy bút trung đại không hoàn toàn giống với tùy bút hiện đại như Cô Tô, Cây tre VN…)
?) Văn bản trên có thể chia làm mấy phần? Hãy xác định giới hạn và nội dung của từng phần ?
-  2- 3 Hs phát biểu, Gv chốt :
   (1) Từ đầu … bất thường: Thú ăn chơi xa đoạ của chúa Trịnh.
   (2) Bọn hoạn quan … hết: Sự tham lam nhũng nhiễu của quan lại trong phủ chúa.
Hoạt động 3 (18’)
 * PP vấn đáp, phân tích, đánh giá, bình luận, trình bày.
?) Hs quan sát phần đầu văn bản. Thói ăn chơi xa xỉ của chúa Trịnh được miêu tả qua các chi tiết nào?
- 2- 3 Hs phát biểu, Gv chốt (bảng phụ)
-Thích chơi đèn đuốc, thường ngự ở các li cung trên Tây Hồ, trên núi Tử Trầm, Dũng Thuý.
- Bày đặt nghi lễ . Xây dựng cung điện đình đài liên miên ở nhiều nơi. 
- Mỗi tháng 3- 4 lần đi chơi:
+binh lính hầu quanh 4 mặt hồ 
+các nội thần mặc giả đàn bà bày đồ bán trên bờ
+bọn nhạc công ngồi hoà nhạc trên gác chuông chùa Trấn Quốc..( các trò giải trí diễn ra lố lăng, tốn kém.)
- Thú chơi trân cầm dị thú, cổ mộc quái thạch…chúa cho thu lấy sản vật quý trong thiên hạ đưa vào trong phủ. 
?) Hãy nhận xét về lời văn ghi chép sự việc của tác giả?
- Các sự việc đưa ra đều cụ thể, chân thực, khách quan, không xen lời bình của tác giả, có liệt kê và cũng có miêu tả tỉ mỉ vài sự kiện để khắc hoạ ấn tượng.
?) Qua phân tích em hình dung một cảnh tượng ăn chơi như thế nào và  vua chúa hiện hình là một lũ người ra sao?
 -Tốn kém, xô bồ, thiếu văn hoá.
 - Là 1 lũ người ăn chơi xa xỉ lố lăng kệch cỡm đến mức bệnh hoạn. Là 1 lũ sâu mọt, bán nước hại dân.
?) Em ấn tượng nhất với chi tiết nào?


 -Vơ vét của quí, cây quí thu lấy cả cây đa to hàng trăm người khiêng qua sông.
 - Dùng quyền lực cưỡng đoạt.
 - Không ngại tốn kém công sức.
?) Hs đọc “Mỗi khi đêm thanh vắng … bất thường”.. Em hiểu gì về đoạn văn miêu tả này?
 - 2 Hs phát biểu, Gv chốt.
 - Cảnh tượng bí hiểm, rùng rợn, gợi lên sự chết chóc cận kề với cái chết với ngày tận thế.
Tác giả đã thấy rõ những cuộc ăn chơi xa hoa vô độ của chúa Trịnh Sâm là điều “bất thường”, những điềm gở. Nó báo trước sự suy vong tất yếu một triều đại chỉ chăm lo việc ăn chơi hưởng lạc trên mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của người dân lành. Quả thực điều đó đã xẩy ra sau khi Trịnh Sâm mất (liên hệ sự kiện lịch sử)
-> Gv khái quát, chốt :




?) ở đoạn 2 tác giả kể lại việc gì? tìm chi tiết để chứng minh?
 - Thủ đoạn : nhờ gió bẻ măng, vu khống.
 - Hành động : dọa dẫm, cướp, tống tiền,phá hoại tài sản của nhân dân một cách trắng trợn, tàn ác,  (dò xem nhà nào có chậu hoa cây cảnh … phá nhà, huỷ  tường để khiêng ra, nhà giàu bị vu cáo giấu vật cung phụng doạ để tống tiền).
?) Tại sao bọn quan lại lại mặc sức nhũng nhiễu dân?
- Được chúa Trịnh  sủng ái ỷ thế làm càn. Mặc sức làm càn, tác oai, tác quái.
?) Nhận xét  về thủ đoạn của bọn quan lại?
- Vừa ăn cướp, vừa la làng, cướp của tới 2 lần.
- Nhân dân khổ cực không biết kêu ai.
?) Chi tiết trên cho ta hiểu thêm sự thật nào nữa trong phủ chúa?
- Vua nào tôi nấy, tham lam, lộng hành mặc sức vơ vét của nhân dân.
?) Kết thúc đoạn văn miêu tả thủ đoạn của bọn quan lại, tác giả  đã kể chuyện nhà mình. Điều dó có tác dụng gì?
- Người đọc thấy khách quan hơn về cuộc sống bất an của người dân và sự thối nát trong phủ chúa là điều không thể chối cãi.
?) Tác giả đã bộc lộ thái độ gì của mình qua đoạn trích? Thái độ ấy thể hiện bằng cách nào ? 
- Thể hiện qua giọng điệu, qua một số từ ngữ lột tả bản chất của bọn quan lại.    
- GV cho HS khái quát.
?) Qua phân tích em hiểu nguyên nhân nào dẫn đến sự suy tàn nhanh chóng của chế độ phong kiến thời vua Lê chúa Trịnh?
    (Thảo luận nhóm)
- Đời sống xa hoa của vua chúa, sự nhũng nhiễu của bọn quan lại thời Lê Trịnh.
?) Để thể hiện rã cuộc sống đó nhà văn đã sử dụng nghệ thuật tiêu biểu nào ?
?) Theo em, tuỳ bút cổ có gì khác với tuỳ bút hiện đại? 
   2-3 Hs phát biểu, Gv chốt.
   - Tuỳ bút hiện đại: viết theo dòng cảm xúc của tác giả. VD: Mùa xuân của tôi ( Ngữ văn 7.T1)
   - Tuỳ bút cổ: viết theo sự việc có thật đã xẩy ra trong đời sống hiện thực khách quan
?) Sự khác biệt đó mang lại ưu thế gì?
- Ghi chép tuỳ hứng các sự việc một cách cụ thể, sinh động, chân thực.
-> GV chốt:
 Gv: Văn bản đã giúp chúng ta hiểu về đời sống xa hoa vô độ của bọn vua chúa, quan lại thời phong kiến Lê- Trịnh suy tàn cuối thế kỉ 18. Đó là 1 xã hội đầy rẫy những dấu hiệu không lành - Lịch sử đã xoá bỏ cái xã hội đáng chê trách đó.
Hoạt động 4 (3’)
* Phương pháp  nêu vấn đề.
    Hoạt động cá nhân.
?) Nêu giá trị nội dung và nghệ thuật văn bản ?












GV gọi 1 HS đọc ghi nhớ (SGK – Tr. 63)
Hoạt động 5 (4’)
* Phương pháp  nêu vấn đề 
 Hoạt động cá nhân
- Gọi 2 Hs đọc, Hs nhận xét, Gv bổ sung
- GV cho HS hoạt động cá nhân.
- HS viết xong, GV gọi 2 Hs đọc, Hs nhận xét, Gv bổ sung.
	I-Tìm hiểu chung:
  1.Tác giả:  
- Phạm Đình Hổ ( 1768-1839), quê ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương , sinh trưởng trong một gia đình khoa bảng.
- Là người có tài, để lại nhiều công trình biên soạn, khảo cứu có giá trị.
  2. Tác phẩm:
- “Vũ trung tuỳ bút” là tập tùy bút đặc sắc của Phạm Đình Hổ, viết đầu đời Nguyễn. gồm 88 mẩu chuyện nhỏ ghi chép tuỳ hứng về những vấn đề xã  hội.
-“ Chuyện...Trịnh” là một trong 88 mẩu chuyện nhỏ đó.
- Văn bản CCTPCT là một trong những áng văn xuôi giàu chất hiện thực. 
II. Đọc - hiểu văn bản:
1. Đọc - Tìm hiểu chú thích:
a. Đọc, kể tóm tắt :








b. Chú thích: (SGK)
2. Kết cấu -  bố cục:
- Thể loại : Tuỳ bút .









- Bố cục: 2 phần .




3. Phân tích văn bản:
a. Thú ăn chơi của chúa Trịnh:
 


















































- Tác giả liệt kê cụ thể chân thực, khách quan và miêu tả tỉ mỉ, kĩ lưỡng  những biểu hiện của lối sống ăn chơi hưởng lạc xa hoa, kệch cỡm, lãng phí  của bọn vua chúa đương thời. 
b. Sự tham lam nhũng nhiễu của quan lại trong phủ chúa:






















































- Kết hợp ghi chép khách quan với kể chuyện gia đình, tác giả cho thấy sự tham lam, thủ đoạn và ỷ thế lộng hành của bọn hoạn quan hầu cận đã gây cho người dân cuộc sống bất an. 

4. Tổng kết:
a. Nội dung: 
- Đời sống xa hoa của vua chúa, sự nhũng nhiễu của bọn quan lại thời Lê Trịnh.
 b. Nghệ thuật:
- Thể tuỳ bút cổ ghi chép sự việc cụ thể, chân thực, sinh động.
- Lựa chọn ngôi kể phù hợp
- Lựa chọn sự việc tiêu biểu, có ý nghĩa phản ánh bản chất sự việc con người.
- Miêu tả sinh động
- Sử dụng ngôn ngữ khách quan nhưng vẫn thể hiện rõ thái độ bất bình của tác giả trước hiện thực.
c. Ghi nhớ: (SGK – Tr. 63)
III.  Luyện tập:
1. Đọc thêm/ 63
2.Viết đoạn văn ngắn trình bày nhận thức của mình về đất nước ta cuối thế kỉ 18.




   IV- Hướng dẫn về nhà: ( 3’)
   - Đọc lại VB và bài đọc thêm.
   - Học thuộc ghi nhớ (Tr.63), hoàn chỉnh tiếp BT luyện tập, làm BT1,2 (SBTNV- Tr.24)
   - Tóm tắt văn bản: 10- 12 dòng.
   - Soạn: Hoàng Lê nhất thống chí hồi 14 (Tr.64) -> Đọc, tóm tắt VB, tìm hiểu các chú thích, trả lời câu hỏi hướng dẫn đọc – hiểu VB.
   - Tìm hiểu về Quang Trung.
E- Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn: 21/ 9/ 2014                                                   
Ngày giảng:.../9/2014
  
TiÕt: 22, 23       				
Văn bản:
HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ

HỒI THỨ MƯỜI BỐN
Đánh Ngọc Hồi, quân Thanh bị thua trận
Bỏ Thăng Long, Chiêu Thống trốn ra ngoài
                                                                                 ( Ngô gia văn phái )
A- Mục tiêu:
   1. Kiến thức: - Giúp học sinh cảm nhận được những hiểu biết chung về nhóm tác  giả thuộc Ngô gia văn phái, về phong trào Tây Sơn và người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ. Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm viết theo thể loại tiểu thuyết chương hồi. Một trang sử oanh liệt của dân tộc ta: Quang Trung đại phá 20 vạn quân Thanh, đánh đuổi giặc xâm lược ra khỏi bờ cõi.
   2. Kĩ năng: - Quan sát các sự việc được kể trong đoạn trích trên bản đồ. Cảm nhận sức trỗi dậy kì diệu của tinh thần dân tộc, cảm quan hiện thực nhạy bén, cảm hứng yêu nước của tác giả trước những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc. Liên hệ những nhân vật, sự kiện trong đoạn trích với những văn bản liên quan.
  - KNS: + Giao tiếp: trình bày sự hiểu biết của bản thân về những nhân vật, sự kiện lịch sử. Thể hiện niềm tự hào về truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc.
+ Tự nhận thức được trang lịch sử vẻ vang rất hào hùng của dân tộc.
      3. Thái độ: GD học sinh lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, căm thù bọn bán nước hại dân.
B- Chuẩn bị:
- GV: Đọc kĩ SGK, SGV, chuẩn bị bảng phụ.
          Sưu tầm, đọc tác phẩm “ Hoàng Lê nhất thống chí”.
          Bản đồ chiến dịch Tây Sơn đại phá quân Thanh.
- HS: Đọc kĩ SGK, soạn bài theo câu hỏi, chuẩn bị bảng phụ của nhóm.
         Tìm đọc TP “ Hoàng Lê nhất thống chí”.
C- Phương pháp:
- Sử dụng phương pháp nêu vấn đề, thuyết trình, phân tích, giảng bình.
- Trực quan, thảo luận nhóm, tích hợp.
D- Tiến trình giờ dạy:
    I- ổn định tổ chức: (1’)
II- Kiểm tra bài cũ: (5’)
?) Sự ăn chơi sa đọa của chúa và sự nhũng nhiễu của quan được phản ánh ntn trong tác phẩm “Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh”?
 * Đáp án:  Tác giả chọn các sự việc cụ thể, chân thực khách quan không xen lời bình.
- Liệt kê, miêu tả tỉ mỉ gây ấn tượng.
→ Thãi xa hoa cầu kỳ tốn kém lè lăng, tham lam vô độ, dựng quyền lực để chiếm đoạt tài sản của dân lành.
→ Gián tiếp bộc lộ thái độ phê phán của tác giả.
- Miêu tả âm thanh bất thường, gợi cảm giác ghê rợn, dự báo điềm chẳng lành.
- Trực tiếp bộc lộ thái độ phê phán của tác giả.
    III-Bài mới:
    * Giới thiệu bài: (1’)
     Hoàng Lê nhất thống chí là tác phẩm văn xuôi chữ Hán có qui mô lớn nhất và đạt được những thành công xuất sắc về nghệ thuật tiểu thuyết. Hồi thứ 14 kể chuyện Quang Trung đại phá quân Thanh một cách chân thực và hào hùng, nó không chỉ vẽ lên chân dung lẫm liệt của người anh hùng dân tộc mà còn làm nổi rõ sự thất bại thảm hại của bọn xâm lược nhà Thanh, sự đầu hàng phản bội nhục nhã của bè lũ Lê Chiêu Thống mà hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu.
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1 (8’)
* Phương pháp vấn đáp, tái hiện.
- GV cho HS đọc kĩ phần chú thích dấu sao trong SGK (Tr.70).
?) Nêu hiểu biết của em về nhóm tác giả Ngô gia văn phái?
   - 2 Hs phát biểu, Gv chốt:
- GV bổ sung: - Ngô Thì Chí (1753-1788), em ruột Ngô Thì Nhậm, làm quan dưới thời Lê Chiêu Thống. Ông là người tuyệt đối trung thành với nhà Lê, từng chạy theo L.C. Thống khi Nguyễn Huệ sai Vũ Văn Nhậm ra Bắc diệt Nguyễn Hữu Chỉnh (1787), dâng “Trung hưng sách” bàn kế khôi phục nhà Lê. Sau đó ông được L.C.Thống cử đi Lạng Sơn chiêu tập những kẻ lưu vong, lập nghĩa binh chống lại Tây Sơn, nhưng trên đường đi ông bị bệnh mất tại Gia Bình (Bắc Ninh). Nhiều tài liệu nói ông viết 7 hồi đầu của t/phẩm.
- Ngô Thì Du (1772-1840), anh em chú bác ruột với Ngô Thì Chí, học giỏi nhưng không đỗ đạt gì. Dưới triều Tây Sơn, ông ẩn mình ở vùng Kim Bảng – Hà Nam. Thời nhà Nguyễn, ông ra làm quan, được bổ Đốc học Hải Dương đến năm 1827 thì về nghỉ. Ông là t/giả 7 hồi tiếp theo của “Hoàng Lê...”, trong đó có hồi thứ 14 được trích giảng ở đây.
?) Hãy giới thiệu những nét chính về tác phẩm “ Hoàng Lê nhất thống chí”?
   2 Hs phát biểu , Gv chốt.
- GV lưu ý : Đầu mỗi hồi là 2 câu thơ 7 tiếng tóm tắt sự kiện chủ yếu - Kết hồi: thường là 2 câu thơ và câu: muốn biết sự việc sau thế nào hồi sau sẽ rõ.



?) Hồi 14 kể về chuyện gì?

Hoạt đông 2 (25’)
 * Phương pháp : Vấn đáp, nêu vấn đề, thuyết trình, phân tích, KT động não. 
- GV nêu yêu cầu đọc: to, rõ ràng, phù hợp từng nhân vật.
   + Lời kể, tả : đọc khẩn trương, phấn chấn
- GV đọc mẫu 1 đoạn,  gọi 4 Hs đọc nối tiếp đến hết. 
- HS nhận xét cách đọc của bạn, GV nhận xét bổ sung.
- GV gọi 1 HS kể tóm tắt đoạn trích.
GV nhận xét HS tóm tắt và kể tóm tắt mẫu lại đoạn trích:
* Tóm tắt hồi thứ 14 :
   Quân Thanh kéo vào Thăng Long, tướng Tây Sơn, Ngô Văn Sở lui quân về vùng nói Tam Điệp, Q/Trung lên ngôi vua ở Phó Xuân, tự đốc xuÊ đại binh nhằm ngày 25 tháng chạp năm 1788 tiến ra Bắc diệt giặc Thanh. Dọc đường , vua Q/Trung cho tuyển thêm lính, mở duyệt binh lớn, chia quân thành các đạo, chỉ dụ tướng lĩnh, mở tiệc khao quân vào 30 tháng chạp, hẹn đến ngày mồng 7 tết thắng giặc mở tiệc ăn mừng ở Thăng Long. Đội quân của Q/Trung đánh đến đâu thắng đến đấy, khiến quân Thanh đại bại. Ngày mồng 3 Tết, Q/Trung đã tiến quân vào Thăng Long. Tướng nhà Thanh là Tôn Sĩ Nghị vội vã tháo chạy về nước, vua L.C.Thèng cùng gia quyến chạy trốn theo.
- GV hướng dẫn HS giải nghĩa 1 số từ khó trong chú thích SGK (chú thích 1.4.7. 8.10).
? ) Nêu nội dung chính của văn bản? (miêu tả cảnh gì?)
-2 Hs phát biểu, Gv chốt:
- Đoạn trích miêu tả chiến thắng lẫy lừng của Quang Trung và sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh cùng số phận lũ vua quan phản nước hại dân.
?) Em cho biết truyện được viết theo thể loại nào?
- GV nói thêm về thể loại tiểu thuyết lịch sử chương hồi.
?) Văn bản có thể chia thành mấy phần? Nội dung chính của từng phần?
   - 2- 3 Hs phát biểu, Gv chốt:
   (1) Từ đầu … (1788): Được tin quân Thanh đã chiếm Thăng Long, Quang Trung lên ngôi Hoàng đế và thân chinh  cầm quân ra Bắc dẹp giặc. 
   (2) Tiếp … kéo vào thành: Cuộc hành quân thần tốc và chiến thắng lẫy lừng của vua Quang Trung.
   (3) còn lại : Sự đại bại của quân tướng nhà Thanh  và tình trạng thảm hại của vua tôi Lê Chiêu Thống.
* Củng cố (2’):   
- GV khái quát lại toàn bộ nội dung tiết học.
* Hướng dẫn học ở nhà và CB cho bài sau: (3’)
- Học bài, đọc lại VB + tóm tắt VB.
- Nắm chắc nội dung bài học: Tác giả, tác phẩm, kể tóm tắt được nội dung tác phẩm…
- Soạn tiếp các câu hỏi ở phần “ Đọc – hiểu văn bản”.
Tiết 2:
* ổn định tổ chức: (1’)                                         
* Kiểm tra bài cũ: (2’) -   Kiểm tra sách vở, bài soạn của HS.
Hoạt đông 2 (29’)
- GV lần lượt cho học sinh khám phá vẻ đẹp của hình tượng Nguyễn Huệ theo từng giai đoạn.
?) Hình tượng người anh hùng Nguyễn Huệ được khắc hoạ qua những giai đoạn nào?
?) Bắc Bình Vương phản ứng như thế nào khi được tin quân Thanh đến Thăng Long?
   - Giận lắm, liền họp các tướng.
   - Định thân chinh cầm quân đi ngay.
?) Sau khi lên ngôi vua Quang Trung đã làm gì?
   -Tuyển mộ quân lính ở Nghệ An.
   - Mở cuộc duyệt binh lớn.
   -Truyền dụ quân lính.
?) Nhận xét về hành động của Nguyễn Huệ?
- Hành động mạnh mẽ, quyết đoán trước những biến cố lớn.
? Đọc lời dụ, nhận xét về lời dô? Tác dụng của nó?
  - Trong lời dụ đó, NH đã khẳng định chủ quyền của dt  ta và lên án hành động xâm lăng phi nghĩa, trái đạo trời của giặc, nêu bật dã tâm, bụng dạ của giặc, nhắc lại truyền thống đấu tranh chống giặc của ông cha ta thời xưa, kêu gọi quân lính đồng tâm hiệp lực, ra kỉ luật nghiêm... Lời phủ dụ đó có thể xem như một bài hịch thật ngắn gọn mà ý tứ thật phong phú, sâu xa, có tác động kích thích lòng yêu nước và truyền thống quật cường của dân tộc.
?) Cùng với  lời dụ là việc vua Quang Trung tha tội cho Sở, Lân, ® iều đó cho thấy ông là người như thế nào?
 - Là người sáng suốt nhạy bén:
  + Sáng suốt trong việc phân tích tình hình thời cuộc và thế cân bằng giữa ta và địch.
  + Sáng suốt và nhạy bén trong việc xét đoán và dùng người, thể hiện qua việc xử trí với các tướng sĩ. Ông rất hiểu sở trường, sở đoản của các tướng sĩ, khen chê đều đúng người đúng việc..
?) Khi quân giặc còn ở Thăng Long, Quang Trung đã nói ntn? Điều đó cho thấy ông còn là người ntn?
?) Việc khao quân vào ngày 30 tháng Chạp cùng lời hứa hẹn đón năm mới ở Thăng Long ngày 7 tết cho ta thấy năng lực đặc biệt nào của QT?  
 - Giặc còn đóng ở Thăng long, Bắc Hà còn nằm trong tay chúng, vậy mà Quang Trung đã nói “phương lược tiến đánh đã có tính sẵn, lại còn tính sẵn cả  kế hoạch ngoại giao sau khi chiến thắng đối với 1 nước lớn gấp 10 nước mình, tính đến việc khéo lời lẽ để dẹp việc binh đao
- Là người có ý chí quyết thắng và tầm nhìn xa trông rộng.
-Yêu chuộng hoà bình
- Năng lực tiên đoán chính xác của 1 nhà quân sự có tài.
?) Tài dụng binh của Quang Trung được thể hện ra sao?
- Là một người có tài dụng binh như thần: mở chiến dịch thần tốc: 5 ngày giành thắng lợi hoàn toàn.
?) Hình tượng về người anh hùng được miêu tả trong chiến trận càng đẹp. Em hãy tìm những từ ngữ miêu tả hình tượng ấy?
 - Trận Hà Hồi: nửa đêm ta vây kín làng, bắc loa truyền gọi, quân lính dạ ran, khiến quân địch sợ xin hàng (đảm bảo bất ngờ không gây thương vong)
- Cuộc hành quân thần tốc có một không hai trong lịch sử. Đảm bảo bí mật, cách đánh bao vây chia cắt tạo yếu tố bất ngờ đã làm nên chiến thắng vẻ vang và bảo toàn lực lượng.
-Trận Ngọc Hồi : mũi chính: do vua Quang Trung đốc thúc dùng ván ghép rơm che trước, quân lính theo sau tiến sát địch đánh giáp lá cà (dùng mưu lược)
 (Cách đánh công phu nhất, táo bạo, quyết liệt, thắng giòn giã nhất)
* Gv: Để vô hiệu hoá lực lượng của kẻ thù, Quang Trung đã dùng rơm và ván một thứ khiên mộc đơn giản mà sáng tạo. Diệu kế ấy đã làm cho quân giặc bắn ra mà chẳng trúng người nào, khốn đốn không phương cứu chữa như Nguyễn Trãi đã từng tổng kết trong Bình Ngô đại cáo “đánh 1 trận sạch không kình ngạc, đánh 2 trận tan tác chim mu«ng”, các trận đánh như cơn bão xoáy tăng dần cường độ, vượt qua mọi cánh cửa vòng ngoài tiến vào Thăng Long mà tuyệt nhiên không gặp một vật cản nào đáng kể.

?) Qua phân tích em cảm nhận hình ảnh người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ như thế nào?
   - 3 Hs phát biểu, Gv chốt :










?) Sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh được miêu tả như thế nào? nhận xét về cách miêu tả ?
- 2 Hs phát biểu, Gv chốt.
-Tôn Sĩ Nghị: chăm chút vào yến tiệc (ăn chơi)
-Tướng: sợ mất mật, không kịp đóng yên, mặc áo giáp chuồn trước (sợ hãi, bất tài, cuống cuồng)
 - Quân: bỏ chạy, tranh nhau xô đẩy rơi chết nhiều (khiếp sợ)
?) Qua phân tích em thấy hình ảnh bọn cướp nước hiện lên như thế nào? 
- Quân nhà Thanh là 1 đội quân ô hợp, không có sức chiến đấu.
  + 1 đội quân không có kỉ luật, khi thắng bỏ đồn, bỏ đội ngũ đi lang thang.
  + Khi lâm trận : sợ hãi, rụng rời, xin hàng khi nghe tiếng loa của quân TS.
- HS phát biểu, GV chốt:






?) Hình ảnh bọn bán nước được khắc hoạ qua chi tiết nào? nhận xét?
 - Vua: vội vã chạy, cướp thuyền, chạy gấp lên cửa ải, than thở (bù nhìn hèn hạ)
 - Miêu tả chân thực, cụ thể, sinh động, pha chút ngậm ngùi , chua xót. 
- HS nhận xét, GV khái quát, chốt:
?) Qua văn bản em có nhận xét gì về lối văn trần thuật + miêu tả ở đây?
   - 2 Hs phát biểu, Gv chốt:
   - Tả chân thực sự khốn cùng thê thảm của vua Lê và gia tộc.
   - Giọng văn có phần ngậm ngùi thương cảm của một bề tôi cũ.
?) Ngòi bút đã miêu tả 2 cuộc tháo chạy, 2 cuộc tháo chạy đó có gì khác biệt? Vì sao?
   - 2- 3 Hs phát biểu, Gv chốt:
   - Quân tướng nhà Thanh:
      + Ban đầu: hùng hổ, hợm hĩnh 


      + Sau: hỗn loạn khiếp sợ thảm bại
     (tả thực, gây ấn tượng mạnh)
   -Vua Lê: hèn hạ, bán nước cầu vinh.
 Gv chuyển ý
Hoạt động 3 (5’)
?) Đoạn trích của văn bản cho em hiểu gì về Nguyễn Huệ và số phận của quân Thanh và bè lũ bán nước?
  -  Thảo luận nhóm, đại diện phát biểu, Gv chốt.


?) Thể hiện thành công nội dung đó tác giả đã sử dụng phương thức nghệ thuật nào?
   - 2 Hs phát biểu, Gv chốt.
   - Tiểu thuyết lịch sử: tả thực
? )Tại sao tác giả vốn trung thành với nhà Lê lại có thể viết chân thực và hay như thế về người anh hùng Nguyễn Huệ?
   - 2 Hs phát biểu, Gv chốt.
    - Sống giữa những biến động của thời đại. 
   - Vì Nguyễn Huệ có đủ phẩm chất của 1 người anh hùng dân tộc.
   - Họ là những người yêu nước, có tinh thần dân tộc.
- Gọi 1 Hs đọc ghi nhớ ( SGK/ 72)
Hoạt động 4 (5’)
?) Viết đoạn văn khoảng 8- 10?
- HS viết xong, GV gọi đọc ĐV lên, HS khác nhận xét -> Gv nhận xét bổ sung.
   
	I. Giới thiệu chung:
1. Tác giả:
 - Nhóm tác giả thuộc dòng họ Ngô Thì ( Ngô Thì Chí, Ngô Thì Du …) ở huyện Thanh Oai, Hà Nội.
- Có tài văn học ở cuối TK18 – 19.




















2. Tác phẩm:
- Viết trong nhiều thời điểm nối tiếp nhau từ cuối thế kỉ 18 đến đầu thế kỉ 19.
- Là cuốn tiểu thuyết lịch sử viết theo thể  chương hồi bằng chữ Hán,  gồm  17 hồi tái  hiện chân thực những biến động lịch sử nước ta cuối TK 18, đầu TK 19.
- Hồi 14: Kể chuyện vua Quang Trung đại phá quân Thanh mùa xuân 1789.
II. Đọc – Hiểu văn bản:
1. Đọc -  Tìm hiểu chú thích:
a. Đọc, kể tóm tắt:



























b. Chó thÝch: (SGK)







2- KÕt cÊu, bè côc: 
- Thể loại: Tiểu thuyết lịch sử chương hồi viết bằng chữ Hán, chịu ảnh hưởng của cách viết tam quốc chí.
- Bè côc: 3 phần
























3. Phân tích văn bản:
a. Hình ảnh người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ:


































































































- Qua  hành động, lời nói, qua từng trận đánh với sự đối lập về tương quan lực lượng , hình ảnh người anh hùng Quang Trung -  Nguyễn Huệ nổi bật lên với nét tính cách qủa cảm mạnh mẽ, với trí tuệ sáng suốt , nhạy bén, có tầm nhìn xa trông rộng, có tài dụng binh như thần và với một tư thế oai phong lẫm liệt giữa trận tiền. 
b. Hình ảnh bọn cướp nước và bán nước:

















- Sự thất bại thảm hại của quân tướng nhà Thanh - những kẻ bất tài, kiêu căng, chủ quan, tự mãn được miêu tả chân thực, cụ thể, sinh động, khách quan với nhịp điệu nhanh, mạnh, hối hả.







- Số phận thảm hại của bọn vua tôi phản nước , hại dân - những kẻ bù nhìn hèn hạ được miêu tả chân thực, cụ thể, sinh động, pha chút ngậm ngùi , chua xót. 












4- Tổng kết:
 a. Nội dung: - Hình ảnh người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ qua chiến công thần tốc đại phá quân thanh.
- Sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh và số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống.
 b. Nghệ thuật
- Lựa chọn trình tự kể theo diễn biến các sự kiện lịch sử.
- Khắc họa nhân vật lịch sử với ngôn ngữ kể tả chân thực sinh động.
- Kể chuyện  kết hợp với miêu tả một cách cụ thể, sinh động.
- Giọng điệu trần thuật thể hiện rõ thái độ của tác giả.




c. Ghi nhớ: ( SGK/ 72)
III- Luyện tập:
  Bài tập:  Viết 1 đoạn văn ngắn trình bày cảm nhận của em về người anh hùng Nguyễn Huệ.



IV. Hướng dẫn học ở nhà và CB cho bài sau: (3’) 
      - Đọc lại đoạn trích và tóm tắt.
      - Học thuộc ghi nhớ (SGK).
      - Làm tiếp BT luyện tập viết ĐV ngắn.
      - Vẽ tranh minh họa chân dung vua Quang Trung.
      - Soạn: Truyện Kiều của Nguyễn Du - tìm hiểu về tác giả, tác phẩm
                 Sưu tầm tranh ảnh minh họa về Nguyễn Du và Truyện Kiều.
      - Tìm hiểu trước bài: Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) (Tr.72)
E- Rút kinh nghiệm:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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                                                                           TiÕt:  24	
Tiếng Việt:	
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG
(Tiếp theo)
A - Mục tiêu:
    1. Kiến thức:- Giúp học sinh nắm được hiện tượng phát triển từ vựng của một ngôn ngữ bằng cách phát tăng số lượng từ ngữ nhờ:
                          + Tạo thêm từ ngữ mới.  
                          + Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài.     
    2. Kĩ năng: - Nhận biết từ ngữ mới được tạo ra và những từ ngữ mượn của tiếng nước ngoài. Sử dụng từ ngữ mượn tiếng nước ngoài phù hợp.
- KNS: + Giao tiếp : trao đổi về sự phát triển của từ vựng tiếng Việt, tầm quan trọng của việc trau dồi vốn từ và hệ thống hóa những vấn đề cơ bản của từ vựng TV.
     + Ra quyết định : lựa chọn và sử dụng từ ngữ phù hợp với mục đích giao tiếp.
    3. Thái độ: GD HS niềm say mê khám phá kiến thức.
B- Chuẩn bị: 
- GV: Đọc kĩ SGK, SGV, chuẩn bị bảng phụ.
          Sưu tầm thêm những từ mượn của tiếng nước ngoài.
- HS: Đọc kĩ SGK, chuẩn bị bảng phụ củ nhóm.
         Tìm thêm 1 số từ mượn khác của tiếng nước ngoài.
C- Phương pháp:
    - Ôn- giảng- luyện.
    - Phương pháp nêu vấn đề, qui nạp.
    - Thảo luận nhóm,tích hợp dọc- ngang.
D- Tiến trình giờ dạy:
    I- ổn định tổ chức: (1’)
II- Kiểm tra bài cũ: (5’
  ?) Hãy dùng các từ sau đây theo nghĩa chuyển: đi, chạy, răng, lá.
  a. Đi: đi xe con, xe đi trong đêm tối.
  b. Chạy: chạy ăn hàng ngày, chạy chợ kiếm tiền.
  c. Răng: bánh xe răng cưa, bừa có răng.
  d. Lá phổi xanh.
    III- Bài mới:
  * Giới thiệu bài: (1’) ở tiết trước, chúng ta đã tìm hiểu sự biến đổi và phát triển của từ vựng. Hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến sự phát triển của từ ngữ về số lượng. Vậy hiện tượng đó phát triển ntn? Chúng ta cùng tìm hiểu.
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1 (7’)
* PP Quy nạp, phân tích mẫu, KT đéng não, thảo luận nhóm.
* Gv treo bảng phụ cho trước một số từ ngữ: Điện thoại, kinh tế, di động, sở hữu, tri thức, đặc khu, trí tuệ.
?) Những từ ngữ mới nào có thể được tạo ra từ những từ ngữ này?
?) Hãy giải nghĩa nghĩa của các từ đó ?
- HS trả lời => Gv nx=> HS quan sát bảng phụ => đọc:
- Điện thoại di động: ĐT vô tuyến nhỏ mang theo người được sử dụng trong vùng phủ sóng của cơ sở cho thuê bao.
- Kinh tế tri thức: Nền kt dựa chủ yếu vào việc sx, lưu thông, phân phối các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao.
- Đặc khu kinh tế: Khu vực dành riêng để thu hút vốn và công nghệ nước ngoài, với những chính sách có ưu đãi.
- Sở hữu trí tuệ : Quyền sở hữu đối với sản phẩm do hoạt động trí tuệ mang lại, được pháp luật bảo hộ như quyền tg’, quyền phát minh, sáng chế ...
?) Những từ  đó tạo ra bằng cách nào?

*Gv : Mô hình: X + tặc trong đó,  tặc là yếu tố có sẵn, X là một yếu tố chưa biết có khả năng kết hợp với yếu tố tặc để tạo ra một từ mới.
?) Dựa vào mô hình trên, em hãy tìm những từ ngữ mới xuất hiện theo cách kết hợp này ?
?) Giải nghĩa  các từ em vưa tìm được?
- Lâm tặc: Kẻ cướp tài nguyên rừng.
- Tin tặc: Kẻ dùng kỹ thuật xâm nhập trái phép vào dữ liệu trên máy vi tính của người khác để khai thác hoặc phá hoại.
?) Như vậy, cách tạo ra các từ: lâm tặc, tin tặc có gì khác với cách tạo từ mới ở phần trên?
?)Từ các ngữ liệu được p.tích em thấy từ vựng tiếng Việt có thể p.triển bằng cách nào? tác dụng?
- Tạo từ mới, bằng 2 cách:. . .
=> Đó là nd ghi nhớ sgk=> GV gọi 1 HS  đọc ghi nhớ 1 (SGK/73)?
Hoạt động 2 (7’)
* PP Quy nạp, phân tích mẫu, KT đéng não 
* GV treo bảng phụ chép phần a, b (73)
- Gọi 1 HS đọc ngữ liệu trên bảng phụ.
?) Tìm từ HV trong 2 ĐV đã cho?






?) Trong tiếng Việt, từ nào dùng để chỉ khái niệm ở a và b ?
?) Các từ trên có nguồn gốc từ đâu? Đặc điểm chung của chúng là gì?
- Tiếng Hán (TQ)
- Ngôn ngữ ấn- Âu
=> Mượn từ của tiếng nước ngoài.
?) Sự có mặt của những từ mượn từ tiếng nước ngoài có ý nghĩa như thế nào đối với từ tiếng Việt?
- Làm tăng vốn từ .
?) Như vậy ta có thể phát triển từ vựng tiếng Việt bằng cách nào nữa?
- Mượn từ của tiếng nước ngoài.
* Gv: Đưa 2 VD:
- Thủ tướng cùng. . . đón đoàn đại biểu TQ sang thăm VN.
- Anh ấy cùng. . . đi chợ.
?) Điền từ còn thiếu vào chỗ trống? Giải thích tại sao em lựa chọn từ đó?
- 1. phu nhân
- 2.  vợ
?) Em rút ra được bài học gì khi mượn từ?
* GV:
+ Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài để biểu thị khái niệm mới xuất hiện trong đời sống của người bản ngữ là cách thức tốt nhất để phát triển từ vựng Tiếng Việt.
+ Cần có ý thức chọn lọc cân nhắc khi vay mượn, tránh lạm dụng.
- GV chốt, gọi 1 HS đọc ghi nhớ 2 (SGK/74) 
?) Qua pt các ngữ liệu, em cho biết: chúng ta có thể pt từ vựng bằng những cách nào?
- GV gọi 1 HS đọc lại cả 2 mục ghi nhớ để khắc sâu kiến thức.
Hoạt động 3 (19’)
* PP phân tích tổng hợp, kĩ thuật đéng não. 
- GV gọi 1 Hs đọc y/c b.tËp 1.
?) Bài tập y.c các em làm gì?
?) Tìm 2 mô hình có khả năng tạo ra từ mới theo kiểu (X + tặc) ở trên ?
- Gv chia nhóm: dãy 1: X + trường, dãy 2: X + Hóa,  dãy 3: X + điện tử
?) Giải nghĩa nghĩa của những từ mới đó ?


- Gọi 1 HS đọc y/c của BT.
- GV cho Hs thảo luận theo nhóm.
- Gọi đại diện nhóm lên bảng viết ra bảng.
- Bàn tay vàng: bàn tay tài giỏi khéo léo trong công việc.
- Câù truyền hình: truyền hình tại chỗ cuộc giao lưu, đối thoại qua hệ thống ca mê ra giữa các địa điểm cách xa nhau.
-Thương hiệu: nhãn hiệu thương mại
- Cơm bụi: cơm giá rẻ bán trong quán hàng nhỏ, tạm bợ.
 - Đương cao tốc: đường xây dựng theo tiêu chuẩn đặc biệt dành riêng cho các loại xe cơ giới chạy với tốc độ cao.
?) Đọc yêu cầu bài tập 3 (74)  
- Hs làm cá nhân -> Trình bày -> nhận xét, bổ sung.





?) Nêu cách phát triển của từ vựng?
    2 cách: +Tạo từ mới
                + Mượn từ của tiếng nước ngoài
-> HS thảo luận VĐ, phát biểu:
	I. Tạo từ ngữ mới.
1. Khảo sát, phân tích ngữ liệu.



- Các từ: Điện thoại di động, kinh tế tri thức, đặc khu kinh tế,  sở hữu trí tuệ. . .















=> được tạo ra bằng cách ghép các từ có sẵn lại với nhau.
- Mô hình: X + tặc




=> lâm tặc, tin tặc,...





=> được tạo ra bằng cách giữ nguyên một yếu tố và thêm vào những yếu tố khác để tạo ra một từ mới.




2. Ghi nhớ 1: (SGK/73) 

II. Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài.
1. Khảo sát, phân tích ngữ liệu.
* Ngữ liệu 1: a, b (73)
-> TỪ HV: 
a) Thanh minh, tiết, lễ, tảo mộ, hội, đạp thanh, yến anh, bộ hành, xuân, tài tử, giai nhân.
b) Bạc mệnh, duyên phận, thần linh, chứng giám, thiếp, đoan trang, tiết, trinh bạch, ngọc.
* Ngữ liệu 2: a, b (74)
 a. Aids
 b. Ma-ket-ting.










=> từ mượn  tiếng nước ngoài => làm tăng vốn từ .
















2. Ghi nhớ 2: (SGK/74)          





III. Luyện tập:
1. Bài 1 (74):
- X + trường: Chiến trường, công trường, nông trường, thương trường, ngư trường.
- X + Hóa: Ôxi hóa, lão hóa, cơ giới hóa, điện khí hóa, CN hóa,...
- X + điện tử: Thư điện tử, thương mại đ.tử, giáo dục đ.tử, Chính phủ đ.tử, ...
2. Bài 2 (74):  Tìm 5 từ mới , giải thích:
+ Bàn tay vàng         
+ Công nghệ cao                                                                                                              
+ Cầu truyền hình     
+ Công viên nước
+ Cơm bụi.                  
+ Đường cao tốc
+ Đa dạng sinh học. 
+ Đường vành đai
+ Thương hiệu



3. Bài 3 (74):
* Từ mượn của tiếng Hán: Mãng xà, tham ô, biên phòng, tô thuế, phê bình, phê phán, nô lê, ca sĩ....
* Từ mượn của các ngôn ngữ Châu Âu: Xà phòng, ô tô, ra-đi-ô, cà phê, ca nô, ô-xi,..
4. Bài 4 (74):
- Từ vựng của ngôn ngữ không thể thay đổi.
- Phát triển về nghĩa của từ ngữ.
- Phát triển về số lượng của từ ngữ.
-> Để đáp ứng nhu cầu giao tiếp khi XH không ngừng vận động và phát triển.


 IV- Củng cố: (2’)
    - GV khái quát lại ND toàn bài.
 ?) Qua 2 tiết học về sự p.triển của từ vựng, em  ra các hình thức phát triển của TV?
?) Sự phát triển về số lượng của từ ngữ được diễn ra bằng cách nào?
V- Hướng dẫn học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau: ( 3')
    - Học thuộc ghi nhớ 1, 2 (SGK- Tr.73,74)
    - Xem lại những BT đã làm trên lớp và hoàn chỉnh vào vở BT.
    - Đọc phần đọc thêm (74,75), Tìm hiểu trước bài: Thuật ngữ -> Đọc và tìm hiểu trước các ngữ liệu trong bài học, tìm thêm VD minh họa.
    - Xem lại bài soạn bài: Truyện Kiều của Nguyễn Du, chú ý tóm tắt ND tác phẩm. Sưu tầm thêm tư liệu về Nguyễn Du và Truyện Kiều.
E- Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Tập làm văn:
TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1
Văn thuyết minh
A - Mục tiêu:            
    1. Kiến thức: Giúp học sinh củng cố kiến thức về văn thuyết minh đặc biệt là sử dụng yếu tố miêu tả, biện pháp nghệ thuật một cách hợp lí và có hiệu quả.
    2. Kĩ năng: - Giúp học sinh đánh giá bài làm. rút ra ưu nhược điểm của bản thân để sửa chữa những sai sót về bố cục, diễn đạt, câu văn, từ ngữ và lỗi sai chính tả.
    - Tuân thủ được phương pháp làm bài văn thuyết minh. 
    - KNS: Tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề , ra quyết định ......
3. Thái độ: Giáo dục học sinh lòng yêu quí loài vật và cây cối, thiên nhiên
B- Chuẩn bị:
 - GV: + Chấm bài, thống kê những lỗi sai, tổng hợp kết quả.
           + Bài mẫu, đoạn mẫu.
           + Vở viết văn của học sinh
     +  Sổ chấm – chữa bài
- HS: Lập lại dàn ý đề bài đã làm. 
C- Phương pháp:
    - Thuyết trình, thảo luận, tích hợp.
D- Tiến trình giờ dạy: 
    I- ổn định tổ chức: (1’)
II- Kiểm tra : Không
    III-Bài mới: (39’)
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	* GV chép đề lên bảng:
- Gv gọi  Hs phân tích đề , Gv chốt.


















- GV cho Hs xây dựng dàn bài theo bố cục 3 phần:














- GV trả bài cho HS, yêu cầu HS đọc lại bài làm của mình, xem lại những lời nhận xét của GV về ưu điểm và nhược diểm ở bài làm và lời phê.
- GV cho HS tự nhận xét , đánh giá bài làm của mình (cả ưu, nhược điểm) từ việc đối chiếu với yêu cầu của đề và dàn ý, đánh giá theo những gợi ý trong SGK (Tr.76).
-> Cụ thể: Bài làm có phù hợp với yêu cầu TM là có tri thức khách quan, xác thực, được trình bày có thứ tự hay không?
+ Bài làm có kết hợp PPTM với 1 số BPNT và yếu tố MT không? Sự kết hợp ấy có thích hợp và hấp dẫn không?
+ Lời văn biểu đạt có chính xác, gọn gàng, sinh động không?
- GV nhận xét, đánh giá cụ thể về bài viết của HS:




































- GV chọn mỗi lớp 1 bài viết tốt, hay để đọc lên và bình.
- GV cho HS đọc 1, 2 bài yếu để rút kinh nghiệm.
- GV cho HS trao đổi hướng sửa chữa các lỗi sai về ND (ý và sắp xếp ý, sự kết hợp các yếu tố kể, tả, biểu cảm); về hình thức (bố cục, trình bày, diễn đạt, chính tả, dùng từ…)
- GV bổ sung, KL về hướng sửa chữa và cách sửa lỗi.
- HS tự sửa chữa các lỗi sai trong bài viết vào phần chữa của HS. HS có thể trao đổi bài cho nhau để cùng rút KN.
	Đề bài:  Hãy giới thiệu một loại cây nổi tiếng ở quê em
I- Phân tích đề:
1. Thể loại: Thuyết minh ( kết hợp MT +  BPNT).
2. ẹoỏi tửụùng thuyeỏt minh: Một loại cây nổi tiếng.
3. Nội dung: Thuyeỏt minh nguoàn goỏc, đặc điểm, caựch troàng, chăm sóc,... 
4. Phöông thöùc bieåu ñaït: Thuyeát minh + mieâu taû.
5. Phạm vi:  Loại cây nổi tiếng -  quê em.
6. Hình thức: - Bài viết có bố cục 3 phần, cân đối, hài hoà.
 - Trình bày sạch, đẹp, chữ viết rõ ràng, không sai lỗi chính tả.
 - Lời văn chính xác, rõ ràng, mạch lạc, giàu hình ảnh, ..
 - Các câu, đoạn văn chính xác, trong sáng, mạch lạc và liên kết chặt chẽ với nhau.
II- Dàn bài: 
  1. Mở bài:
    - Dẫn dắt
    - Giới thiệu loài cây nổi tiếng quê em
  2.Thân bài:
   - Xuất xứ, nguồn gốc  của loại cây.
   - Cấu tạo, đặc điểm:
	+ Thân
	+ Lá
	+ Rễ
	+ Hoa
   	+ Quả
	+ Tuổi thọ
     - Công dụng của từng bộ phận.
  3. Kết bài: Khẳng định giá trị kinh tế và sự gắn bó của con người với loài cây đó.
III- Nhận xét , đánh giá bài làm của HS:
1- HS tự đánh giá:
 


















2- GV nhận xét, đánh giá chung về bài làm:
* Ưu điểm:
- Đa số HS hiểu đề, xác định đúng yêu cầu của đề, nắm được cách làm 1 bài văn TM.
- XĐ đúng và làm bài đúng kiểu bàiTM có kết hợp 1 số BPNT và yếu tố MT.
- Về cấu trúc: Bài viết đảm bảo đủ 3 phần.
- Về ND: Cơ bản đã giúp người đọc hiểu về nguồn gốc, đặc điểm, sự sinh trưởng, phát triển, vai trò, lợi ích của loài cây 
- Nhiều em đã biết bố cục, trình bày bài có thứ tự, lớp lang, diễn đạt mạch lạc, hành văn trôi chảy, lô gíc, biết liên kết câu, đoạn trong văn bản, dùng từ, đặt câu chính xác, đúng ngữ pháp…
- Về hình thức: Nhiều bài trình bày rõ ràng, sạch sẽ, khoa học. Một số bài viết có sáng tạo.
  Tiêu biểu:
 + Lớp 9A: Thủy, Nhung, Thảo, Trang
 + Líp 9B: Huế, Ánh, Xuân, 
* Nhược điểm:
- Một số chưa XĐ được yêu cầu của đề, chưa nắm vững PPTM, còn sa vào kể lÓ.
- Một số TM còn sơ sài, chưa hiểu kĩ đối tượng, chưa kết hợp được 1 số BPNT và yếu tố MT vào bài viết.
- Một số em viết yếu, chưa  làm rõ được đối tượng, chưa biết bố cục 1 bài văn TM, chưa nắm được PPTM. Diễn đạt yếu, lủng củng.
- Một số HS vận dụng nhân hoá liên tưởng còn vụng về, thiếu tự nhiên trong lời văn.
- Cá biệt có những em viết quá sơ sài, trình bày cẩu thả, sai lỗi chính tả.
- Một số bài còn lệ thuộc vào văn mẫu, bài viết chưa sáng tạo.
  Tiêu biểu:
 + Líp 9A: Toàn, Tiến,Thành,...
 + Líp 9B: Thanh, Tùng, Toàn, Hùng, Hiếu, Cường, Nhung, Ngọc,…
IV- Đọc- Bình giá:



V- Chữa lỗi sai trong bài viết:
  ( Sổ chấm- chữa bài)
    



IV- Củng cố: (2’)
- GV củng cố lại cách làm bài văn TM có kết hợp sử dụng BPNT và yếu tố MT, củng cố về cách trình bày.
- Nhận xét giờ trả bài.
V. Hướng dẫn học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau: ( 3')
- Đọc và xem lại bài làm, tiếp tục sửa chữa lỗi sai ở nhà.
- Xem lại PP làm bài văn TM kết hợp sử dụng BPNT và yếu tố MT.
- Tìm hiểu trước bài : Miêu tả trong văn bản tự sự (Tr.91) -> Đọc và tìm hiểu trước các ngữ liệu. 
- Đọc và xem lại bài soạn: Truyện Kiều của Nguyễn Du để giờ sau học.
E. Rút kinh nghiệm:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                    
                                                                                                           
                                                                                         Tổ trưởng duyệt
                                                                               Ngµy......th¸ng......n¨m 2014




                                                                 Phạm Thị Phú
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